[image: image1.jpg]


Hội nghị tập huấn “ĐBQH và hội nhập WTO: Những vấn đề KT-XH”

HỘI NHẬP WTO - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 
ĐỐI VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM
-------------------

Tiến sĩ Phạm Quốc Sử

Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội

* Nội dung trình bày
- Hội nhập WTO-điều đó có nghĩa là gì?  

- Bản sắc văn hóa Việt Nam là gì?

- Văn hóa Việt Nam trong lịch sử quá trình giao lưu với khu vực và thế giới 

- Một số vấn đề về lịch sử và văn hóa Việt Nam trong hội nhập cần suy nghĩ thêm (sâu sắc hơn và mới hơn)

- Hiện trạng văn hóa Việt Nam
- Những vấn đề đặt ra cho văn hóa Việt Nam khi hội nhập WTO

- Một số đề xuất có tính giải pháp (cho văn hóa Việt Nam khi hội nhập WTO)
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A. NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Hội nhập WTO-điều đó có nghĩa là gì?  

- WTO là gì? 
Đây là cụm từ viết tắt để chỉ Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh viết đầy đủ: World Trade Organization) - một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Genève, Thụy Sĩ, có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại. Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại. Tính đến ngày 7 tháng 11 năm 2006, WTO có 150 nền kinh tế thành viên (trong tổng số 191 nước trên toàn cầu) . Mọi thành viên của WTO được yêu cầu phải cấp cho những thành viên khác những ưu đãi nhất định trong thương mại, ví dụ (với một số ngoại lệ) những sự nhượng bộ về thương mại được cấp bởi một thành viên của WTO cho một quốc gia khác thì cũng phải cấp cho mọi thành viên của WTO. Trong thập niên 1990 WTO là mục tiêu chính của phong trào chống toàn cầu hóa.
Hội nhập WTO thực chất là hội nhập “toàn cầu hóa”, vì WTO là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của “toàn cầu hóa”? 
-  Vậy “Toàn cầu hóa” là gì?
Thuật ngữ “Toàn cầu hoá” xuất hiện vào những năm 1950, với sự phổ biến các phương tiện vận tải có động cơ và sự gia tăng các trao đổi thương mại; và được chính thức sử dụng rộng rãi từ những năm 1990 của thế kỷ thứ 20. "Toàn cầu hóa" có thể có nghĩa là:
+ Sự hình thành nên một ngôi làng toàn cầu — dưới tác động của những tiến bộ trong lĩnh vực tin học và viễn thông, quan hệ giữa các khu vực trên thế giới ngày càng gần gũi hơn, cộng với sự gia tăng không ngừng về các trao đổi ở mức độ cá nhân và sự hiểu biết lẫn nhau cũng như tình hữu nghị giữa các "công dân thế giới", dẫn tới một nền văn minh toàn cầu, 

+ Toàn cầu hoá kinh tế — "thương mại tự do" và sự gia tăng về quan hệ giữa các thành viên của một ngành công nghiệp ở các khu vực khác nhau trên thế giới (toàn cầu hoá một nền kinh tế) ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia trong phạm vi kinh tế. 

+ Tác động tiêu cực của các tập toàn đa quốc gia tìm kiếm lợi nhuận — việc sử dụng các phương tiện luật lệ và tài chính mạnh mẽ và tinh vi để vượt qua giới hạn của các tiêu chuẩn và luật pháp địa phương hòng lợi dụng nhân công và dịch vụ của các vùng phát triển chưa đồng đều lẫn nhau. 

+ Sự lan rộng của chủ nghĩa tư bản từ các quốc gia phát triển sang các quốc gia đang phát triển. 

Khái niệm này cũng chia sẻ một số tính chất với khái niệm quốc tế hoá và có thể dùng thay cho nhau được, mặc dù có một số người thích dùng "toàn cầu hoá" để nhấn mạnh sự mờ nhạt của ý niệm nhà nước hay biên giới quốc gia.
Toàn cầu hóa được định nghĩa một cách khách quan nhất là sự phụ thuộc qua lại không ngừng giữa các quốc gia và các cá nhân. Sự phụ thuộc qua lại có thể xảy ra trên lĩnh vực kinh tế, công nghệ, môi trường, văn hoá hay xã hội.... Rõ ràng cần phân biệt toàn cầu hoá kinh tế với khái niệm rộng hơn là toàn cầu hoá nói chung.

Tóm lại, “Toàn cầu hóa”là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hoá, kinh tế, v.v. trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hoá hầu như được dùng để chỉ các tác động của thương mại nói chung và “tự do hóa” thương mại hay "tự do thương mại" nói riêng. Cũng ở góc độ kinh tế, người ta chỉ thấy các dòng chảy tư bản ở quy mô toàn cầu kéo theo các dòng chảy thương mại, kỹ thuật, công nghệ, thông tin, văn hóa.
- Lịch sử toàn cầu hóa: 

Toàn cầu hoá, theo nghĩa cổ điển, đã bắt đầu vào khoảng thế kỷ 16, sau khi có những cuộc thám hiểm hàng hải quy mô lớn, cũng như việc xuất hiện các trục đường trao đổi thương mại giữa châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Lịch sử toàn cầu hóa đã trải qua các thời kỳ (làn sóng) sau:
Làn sóng toàn cầu hóa thứ nhất (1492-1760):

Làn sóng toàn cầu hóa thứ nhất được đánh dấu bởi sự kiện Christopher Columbus  tình cờ phát hiện ra Châu Mỹ, kéo dài cho đến cuối thế kỷ 18 và đã để lại nhiều hệ quả sâu sắc. Nếu như trước năm 1500, trình độ phát triển và điều kiện sống của con người trên thế giới (về thu nhập, tuổi thọ v.v.) tương đối đồng đều thì đến cuối thế kỷ 18, thế giới đã bị phân hóa một cách rõ nét. Một điều đáng lưu ý là quá trình giao lưu về mặt tư tưởng xảy ra song song với tiến  trình toàn cầu hóa. Vào đầu thế kỷ 18, các nhà truyền giáo dòng Jesuit đã dịch nhiều tác phẩm triết học của Trung Quốc sang tiếng Pháp và được nhiều nhà khai sáng của Châu Âu như Voltaire, Montesquieu, Diderot rất ngưỡng mộ. Các tư tưởng triết học Trung Hoa cũng được các nhà tư tưởng của trường phái Trọng Nông thời đó để ý. Tương truyền, chính Francois de Quesnay, cha đẻ của học thuyết trọng nông đã trở thành một “tín đồ” trung thành của Đạo Lão và trong tác phẩm “Le despotisme de Chine” (Chủ nghĩa chuyên chế  Trung Hoa) năm  1764 của mình, Quesnay dịch hai chữ “vô vi” thành ra “laissez-faire” trong tiếng Pháp để truyền đạt ý tưởng cho rằng nhà nước không nên can thiệp sâu vào đời sống xã hội mà hãy để nền pháp quyền dẫn dắt. Sau đó, tư tưởng “laissez-faire” được phản chiếu lại trong “bàn tay vô hình” của Adam Smith và trở thành viên đá tảng của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do cho đến tận ngày nay. 

Làn sóng toàn cầu hóa thứ nhất thực chất là lịch sử của các cuộc chinh phạt và sự manh nha của chủ nghĩa thực dân. Về mặt kinh tế và quân sự, Trung Hoa đã phải dần lùi bước trước các nước phương Tây với công nghệ giao thông và quân sự ưu việt hơn. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn này, chiến lược chinh phạt đã tự chứng minh tính không bền vững, không chỉ vì sức tàn phá vô cùng to lớn của nó mà trên thực tế, chinh phạt  là một “cuộc chơi có tổng bằng không”.

Làn sóng toàn cầu hóa thứ hai (1760-1914:)

Làn sóng toàn cầu hóa thứ hai được đánh dấu bằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất khởi thủy từ nước Anh vào nửa cuối thế kỷ 18 và kéo dài cho đến thế chiến thứ nhất. Sự xuất hiện của máy hơi nước, và sau đó là đường sắt, điện tín v.v. và cùng với nó là làn sóng toàn cầu hóa thứ hai đã đưa thế giới chuyển sang một quỹ đạo mới. Sức mạnh của động cơ hơi nước đã thay thế rất nhiều cho lao động nặng nhọc, đồng thời năng suất cao hơn cũng có nghĩa là từ nay thế giới có thể duy trì được một dân số lớn hơn. 
Chứng kiến sự phát triển vượt bậc của nước Anh trong vòng vài chục năm kể từ khi bắt đầu công nghiệp hóa, các nước Châu Âu khác (và sau đó là Nhật và Mỹ) ý thức được rằng cuộc đua về sức mạnh kinh tế và quyền thống trị thế giới bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chính cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bản chất của cuộc đua này: Cuộc đua giữa những người đi bộ hay ngựa đã chuyển thành cuộc đua của máy móc với tốc độ và công suất lớn gấp hàng ngàn, hàng vạn lần, và do vậy nguy cơ tụt hậu trở nên cấp thiết và hiện thực hơn bao giờ hết. Trên thực tế, nếu như vào đầu thế kỷ 18, dưới tác động của làn sóng toàn cầu hóa thứ nhất, thu nhập bình quân của các nước Tây Âu chỉ cao hơn các nước Đông Âu chừng 20%  thì đến năm 1890, khoảng cách này đã lên tới 80%. Trong cuộc đua này, nước Anh có một thuận lợi cơ bản vì nó có hệ thống thuộc địa rộng đến nỗi mặt trời không bao giờ lặn trên đồng bảng Anh. 
Cũng như nước Anh, các nước phương Tây khác lao vào cuộc chiến giành thuộc địa vì thuộc địa rộng lớn đồng nghĩa với việc có nguồn nhân công và nguyên liệu rẻ mạt dồi dào hơn để phục vụ công nghiệp hóa, có thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn, có sức mạnh kinh tế và quân sự hùng mạnh hơn... Kết quả là nếu như vào năm 1800, Châu Âu mới kiểm soát 35% lãnh thổ trên thế giới, thì con số này tăng lên 67% vào năm 1878 và 85% vào năm 1914 – năm bắt đầu của thế chiến thứ nhất. Thế giới dường như đã rơi vào ngõ cụt khi một nước, để tránh thân phận thuộc địa, buộc phải thuộc địa hóa kẻ khác. Và đây cũng là chiến lược thống trị của các quốc gia phương Tây, của Nhật và Mỹ trong làn sóng toàn cầu hóa thứ hai. 

Và điều gì phải đến đã đến. Châu Âu đã phải nhờ đến bàn tay của thần chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn và sự bế tắc của mình. Chiến tranh bùng phát, kéo dài gần 5 năm, lấy đi sinh mạng của 38 triệu con người, và tiêu hủy không biết bao nhiêu tài sản vật chất mà các nước phương Tây phải ky cóp chật vật trong suốt mấy thế kỷ trước đó. 

Giữa hai làn sóng toàn cầu hóa (1914-1980):
Mâu thuẫn bên trong chủ nghĩa thực dân cũng như giữa người dân thuộc địa với các nước thực dân đã đặt dấu chấm hết cho làn sóng toàn cầu hóa thứ 2. Từ 1914 cho đến 1945, toàn cầu hóa hoàn toàn dừng lại. Siêu lạm phát ở Đức ngay sau chiến tranh, rồi đến cuộc đại khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ năm 1929, sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít ở Đức, rồi ở Ý và Nhật, cuộc chiến tranh thế giới thứ 2..., tất cả đều dẫn tới cùng một đích: sự hủy diệt. Nhưng từ đống tro tàn của thế chiến thứ hai, trong khi cả châu Âu gần như đã hoàn toàn kiệt quệ thì nước Mỹ đã nổi lên và khẳng định mình như là một cường quốc mới với sứ mạng lãnh đạo làn sóng toàn cầu mới. Thế chiến thứ 2 cũng đã cho thế giới thấy nhu cầu hợp tác và xích lại gần nhau giữa các quốc gia, và một số thể chế toàn cầu đã được hình thành ngay sau chiến tranh như UN, WB, IMF v.v. Tuy nhiên, trong những năm từ 1945 đến 1980, mặc dù làn sóng toàn cầu hóa trên thế giới có nhích lên chút ít nhưng không thể lan xa được do bị chặn đứng bởi bức màn thép và bởi vực thẳm khác biệt về ý thức hệ giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Hệ quả là thương mại quốc tế trong giai đoạn này chủ yếu diễn ra trong nội bộ của mỗi phe nhưng có thể nói không có sự đột biến lớn lao nào xảy ra trong giai đoạn này. Đa số các nước đang phát triển theo đuổi chính sách hướng nội, thay thế nhập khẩu. Đáng lưu ý là chính trong lúc ấy, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, và Singapore, khi ấy vẫn còn là những nước nghèo đang phát triển, lại chọn một chiến lược khác hẳn: đặt trọng tâm vào xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo và nhờ đó đã có những bước nhảy vượt bậc. Thế giới đã xuất hiện một sự phân cực ngày càng rõ ràng hơn về mức độ giàu nghèo.

Làn sóng toàn cầu hóa thứ ba (1980-nay):

Làn sóng toàn cầu hóa thứ ba chỉ thực sự nổi lên vào những năm 1980, đánh dấu bởi sự gia tăng của công-ten-nơ hóa, sự phát triển vận tải hàng không, cước phí thông tin liên lạc giảm đi một cách nhanh chóng, sự phát triển ứng dụng rộng rãi của công nghệ sinh học và điện tử, và sự xuất hiện và phát triển như vũ bão của internet! Nếu thu gọn hệ quả của toàn cầu hóa trong thời đại ngày nay về một vài từ thì những từ đó có lẽ sẽ là tốc độ cao, khoảng cách nhỏ, mật độ cao, cường độ lớn! 
Một hệ quả của việc thu hẹp khoảng cách là sự phụ thuộc lẫn nhau được cảm nhận mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta lại phụ thuộc sâu sắc và trực tiếp vào những quyết định, hành động, sự kiện xảy ra cách xa chúng ta hàng ngàn dặm như ngày nay. Bin Laden vốn chẳng có chút liên hệ gì với chúng ta trở thành một trong những nhân vật được biết tới nhiều nhất ở Việt Nam; dịch SARS khởi phát ở Trung Quốc và lan rộng khắp thế giới; sự kiện Việt Nam không gia nhập được WTO do sự chưa nhất trí với một số đối tác thương mại nước ngoài v.v. Một lần nữa, thế giới bước vào một bước ngoặt, và khi gia tốc của thế giới tăng lên không ngừng thì chỉ cần chậm chân (chứ chưa nói đến xảy chân) thì tụt hậu và lạc đường là hệ quả tất yếu. 

Trong khi những năm 1980 được mệnh danh là “một thập niên bị đánh mất” của các nước Châu Mỹ La-tinh, và trong khi phần lớn các nước Châu Phi tiếp tục hứng chịu hậu quả từ nội chiến, những xung đột và chính sách kém cỏi của nhà nước thì hai người khổng lồ Ấn Độ và Trung Quốc đã bừng tỉnh. Hai nước này đã quyết định đưa nền kinh tế ra khỏi quỹ đạo cũ để hòa mình vào trào lưu chung của thế giới. Công cuộc mở cửa nền kinh tế và phát triển theo hướng thị trường hóa đã mang lại cho hai quốc gia này những thành tựu về kinh tế rất đáng khâm phục. Ấn Độ duy trì mức tăng trưởng bình quân 6-7% kể từ đầu những năm 1990, còn ở Trung Quốc là 8-9% trong suốt hơn 20 năm trở lại đây. Đáng lưu ý, điều thần kỳ chỉ này không chỉ xảy ra với Ấn Độ và Trung Quốc mà xảy ra với hầu hết những nước biết tận dụng sức mạnh của toàn cầu hóa. 
- Hội nhập toàn cầu hóa thực chất cũng là hội nhập văn hóa theo nghĩa đầy đủ nhất (văn hóa theo nghĩa rộng, với ý nghĩa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và tích lũy lại trong quá trình hoạt động thực tiễn, và trong sự tương tác với thế giới tự nhiên và xã hội). Hội nhập là sự  giao lưu, trao đổi các giá trị một cách hòa bình, các bên cùng có lợi chứ không phải chiến tranh hủy diệt lẫn nhau.
- Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, toàn cầu hóa là “cuộc chơi” mà kẻ yếu sẽ dễ bị “thôn tính”, bị hòa tan, bị lu mờ. Bởi thế, người ta cũng lo ngại về một nguy cơ phương Tây hóa thế giới một cách toàn diện, hay một sự Mỹ hóa, Hán hóa đối với những nền văn hóa nhỏ yếu. 
Ngược lại, nhà kinh tế học người Anh Phillipe Legrain mới đây lại chỉ ra những lợi ích về văn hóa của toàn cầu hóa. Legrain viết: “Điểm tích cực của toàn cầu hóa là nó giải phóng con người khỏi rào cản địa lý, bởi vì nếu ai đó sinh ra ở Pháp thì không có nghĩa là họ chỉ có thể nói tiếng Pháp, ăn đồ ăn Pháp, đọc sách tiếng Pháp, thăm các bảo tàng ở Pháp, v.v...Một người Pháp - hay một người Mỹ, vì thế có thể đi nghỉ ở Tây Ban Nha hoặc Florida, ăn tối với món sushi hoặc mì ống, uống Côca hoặc rượu Chilê, xem một bộ phim hấp dẫn của Hollywood hoặc của Amodovar, nghe nhạc Ấn Độ truyền thống hay nhạc ráp, tập yoga hoặc đấm bốc, đọc tạp chí Elle hoặc The Economist và kết bạn ở khắp mọi nơi trên thế giới”.
- Có khá nhiều thảo luận mang tính học thuật nghiêm túc quanh việc xem toàn cầu hoá là một hiện tượng có thật hay chỉ là một sự đồn đại. Nhiều học giả thích dùng thuật ngữ "quốc tế hoá" hơn là "toàn cầu hoá". Các học giả này xem biên giới quốc gia, trong một nghĩa rộng, còn lâu mới mất đi, do vậy tiến trình toàn cầu hoá căn bản này vẫn chưa thể xảy ra, và có lẽ sẽ không bao giờ xảy.

- Nhưng hội nhập WTO hay hội nhập “toàn cầu hóa” về văn hóa theo nghĩa thông thường - điều đó có nghĩa là gì? Ít nhất là có 2 xu hướng sau đây:
+ Sự gia tăng trao đổi văn hoá quốc tế, chẳng hạn như việc xuất khẩu các văn hoá phẩm như phim ảnh hay sách báo. 
+ Sự tràn lan của chủ nghĩa đa văn hoá và việc cá nhân ngày càng có xu hướng hướng đến đa dạng văn hoá, mặt khác, làm mất đi tính đa dạng văn hoá thông qua sự đồng hoá, lai tạp hoá, Tây hoá, Mỹ hoá hay Hán hoá của văn hoá. 
Cũng ở khía cạnh văn hoá, xã hội và ngôn ngữ, toàn cầu hoá sẽ tạo ra những hiệu quả trái ngược ở mức độ cá nhân hay dân tộc, mà kết cục thế nào đến nay cũng vẫn chưa ngã ngũ. Cụ thể, toàn cầu hoá sẽ tạo ra:
+ Một sự đa dạng cho các cá nhân do họ được tiếp xúc với các nền văn hoá và văn minh khác nhau. Toàn cầu hoá giúp con người hiểu hơn về thế giới và những thách thức ở quy mô toàn cầu qua sự bùng nổ các nguồn thông tin, việc phổ thông hoá hoạt động du lịch, việc tiếp cận dễ dàng hơn với giáo dục và văn hoá; 

+ Một sự đồng nhất đối với các dân tộc qua ảnh hưởng của các dòng chảy thương mại và văn hoá mạnh. Trên thực tế, thông tin tạo ra chính kiến và vì thế một vài tập đoàn truyền thông lớn, chủ yếu là phương Tây có thể tạo ra (và làm giả) thông tin đưa đến dân chúng. Sự độc quyền trong lĩnh vực văn hoá và thông tin này được xem như một sự " Mỹ hoá " thế giới. 

Mỗi người nhìn toàn cầu hoá ở góc độ văn hóa theo một kiểu khác nhau. Có hai xu hướng chính:

+ Nỗ lực che dấu những khác biệt về bản sắc, thay vì để lộ ra. 

+ Cảm giác toàn cầu hoá sẽ mang lại sự tự do cá nhân, ngay cả khi điều đó đi cùng với một sự đồng nhất hoá toàn cầu một cách tương đối. 

Ở góc độ ngôn ngữ, chúng ta thấy khuynh hướng rõ ràng hướng tới đồng nhất hoá việc dùng "tiếng Anh toàn cầu" ("globish", viết tắt của global English), một thứ tiếng Anh nghèo nàn do những người không phải là người Anglo-Saxon dùng khi họ ở nước ngoài. (Lưu ý là "tiếng Anh toàn cầu" không phải là tiếng Anh cơ bản như trong phiên bản Wikipedia bằng tiếng Anh đơn giản). Sự phổ cập của tiếng Anh toàn cầu gắn với việc mất đi quyền lực chính trị ở cấp độ thế giới: thay vì một chính sách văn hoá quốc tế có sự phối hợp để có thể dẫn đến việc chọn một thứ tiếng có quy luật rõ ràng và ngữ âm học rõ ràng, phần lớn các nước đều chọn dạy tiếng Anh cho giới trẻ dựa trên lựa chọn của các nước khác! Do sự bắt chước một cách máy móc và sự trơ ì chính trị, tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ của thế giới và được gọi là "tiếng Anh toàn cầu" ("globish") vì các yếu tố cơ bản của tiếng Anh Oxford đã bị biến dạng về phát âm, ngữ pháp, từ vựng, v.v.). Đối với một số những người nói tiếng Anh, "tiếng Anh toàn cầu" là kết quả của chủ nghĩa đế quốc về ngôn ngữ của nước họ. Vấn đề là liệu có thể dễ dàng cho rằng các nỗ lực hướng đến việc dạy tiếng Anh thay vì giảng dạy các thứ tiếng khác sẽ làm giảm chất lượng của các ngôn ngữ khác hay không (như tiếng Pháp lai Anh - franglais).
2. Bản sắc văn hóa Việt Nam là gì?

- Bản sắc là gì? Đó là những giá trị ổn định, giá trị riêng có và mang ý nghĩa như một thứ “căn cước văn hóa” của một tộc người, một dân tộc, và để phân biệt tộc người đó, dân tộc đó với tộc người hay dân tộc khác. 
- Bản sắc văn hóa Việt Nam là gì? Là tổng thể những giá trị bền vững, những tinh hoa văn hóa vật chất và tinh thần làm nên sắc thái riêng trường tồn cùng dân tộc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành T.Ư Ðảng (khóa VIII) xác định: "Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Ðó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết  cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống... Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo". Nghị quyết cũng khẳng định, văn hóa là "nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển", rằng "văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội". 

-  Sự đa dạng của môi trường sinh thái, của điều kiện tự nhiên góp phần tạo nên sự đa dạng văn hoá (bởi chúng chi phương thức sống hay cách thức khai thác tự nhiên của con người ở mỗi vùng). Song, văn hoá Việt Nam truyền thống vẫn có hai đặc tính chung, nổi trội, đú là: tính sông nước và tính thực vật. 

+ Tính thực vật thể hiện ở mọi mặt của đời sống vật chất: ăn-ở-mặc-đi lại. Mẫu số chung của ẩm thực truyền thống Việt Nam đó là: cơm-rau-cá. Người Việt Nam không có thói quen ăn sữa và các sản phẩm từ sữa động vật, không có truyền thống chăn nuôi đại gia súc để lấy thịt-sữa-da-lông như phương Tây. Chăn nuôi gắn với trồng trọt, phục vụ trồng trọt. Tính chất thực vật còn thể hiện ở tục thờ cây trong đời sống tâm linh: thần cây đa-ma cây gạo-cú cáo cây đề…P. Gourou – học gỉa Pháp cho rằng văn minh Việt Nam là văn minh thực vật. 

+ Tính sông nước (hay đặc trưng nước) có thể được xem như là kết quả tổng thể của những đặc điểm về địa lý, địa hình cũng như khí hậu đất nước. Yếu tố nước mang tính phổ quát và đặc thù, và đã tạo nên sắc thái riêng biệt trong tập quán canh tác (đắp đê, đào ao, kênh, mương…; nhất nước-nhì phân-tam cần-tứ giống), trong cư trú (làng ven sông, làmg vạn chài, chợ búa, đô thị ven sông…), trong kỹ thuật xây dựng (nhà sàn, mái hình thuyền, nhà-ao, nhà-thuyền…), trong ăn uống (thức ăn động vật chủ yếu là thuỷ sản nước ngọt, các loại nhuyễn thể, hàm lượng nước trong thức ăn…), trong ứng xử (linh hoạt, mÒn mại như nước), trong sinh hoạt cộng đồng (đua thuyền, bơi chải), trong tín ngưỡng, tôn giáo (thờ cá, rắn, thuỷ thần…), trong phong tục, tập quán, tục ngữ , ca dao, dân ca, nghệ thuật (chèo, rối nước, hò lý…) và truyền thống.

- Sự khắc nghiệt của thiên nhiên (bên cạnh sự ưu đãi) với những khó khăn, thách thức (lũ lụt, bão tố, ẩm mốc, dịch bệnh cho người, động vật, mùa màng) cũng đã hun đúc nên những truyền thống tinh thần Việt Nam như: sự kiên cường trong việc chế ngự thiên nhiên (chống lũ lụt), tinh thần cố kết cộng đồng, khả năng chung sống với lũ (đồng bằng sông Cửu Long), công cuộc khai phá đồng bằng Bắc Bộ…

- Nền tảng văn hóa Việt Nam được bồi đắp, thiết lập trên “cơ tầng” văn hóa Đông Nam Á. Văn hóa Đông Nam Á (như cách nói của G. Cordes), đó là một phức thể với những nét đặc trưng: “Về phương diện vật chất: làm ruộng, cấy lúa, nuôi trâu bò, dùng đồ kim khí thô sơ, giỏi bơi thuyền. Về phương diện xã hội: địa vị quan trọng của phụ nữ huyết tộc mẫu hệ, tổ chức xã hội theo nhu cầu tưới nước ruộng. Về phương diện tôn giáo: thuyết vạn vật hữu linh, thờ phụng tổ tiên và thờ thần đất, đặt đền thờ ở những chỗ cao, chôn người chết trong chum vại hay các trác thạch (quan tài đá). Về phương diện thần thoại: đối lập vũ trụ luận giữa núi và biển, giữa loài thủy tộc với loài phi cầm, giữa người thượng du với người hạ bạn. Về phương diện ngôn ngữ: dùng những ngôn ngữ đơn âm với năng lực dồi dào về phát triển từ…”.
- Nhà nghiên cứu Phan Ngọc cho rằng: nói đến bản sắc văn hóa là nói đến cái mặt bất biến của văn hóa trong quá trình phát triển của lịch sử. Để chứng minh những giá trị riêng có của văn hóa Việt Nam, Phan Ngọc đi sâu phân tích 4 khía cạnh: tổ quốc, gia đình, thân phận và diện mạo. Ông cho ràng, con người Việt Nam là con người Tổ quốc luận, khắc hẳn với con người của Tôn ti luận Trung Hoa và con người Cá nhân luận phương Tây. Về gia đình, ông cho rằng người Việt coi trọng dòng họ hơn gia đình, trong khi người Trung Hoa coi trọng gia đình hơn dòng họ. Đặc biệt, ông cho rằng người Việt Nam xưa nay là con người có thân phận và diện mạo rất rõ rệt, khác hẳn với người Trung Hoa và phương Tây.  
- Bản sắc Văn hóa Việt Nam luôn có sự chuyển hóa qua các thời đại, luôn dung hợp, tiếp biến những yếu tố ngoại sinh để tự làm giàu cho chính mình?
3. Văn hóa Việt Nam trong lịch sử giao lưu, hội nhập với khu vực và thế giới 
- Giao lưu văn hóa với Ấn Độ. Sản phẩm của sự giao lưu này là văn hóa Phật giáo lớp trước ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, văn hóa Chăm ở Trung và Nam Trung Bộ và văn hóa Phù Nam ở Nam Bộ. 

- Giao lưu văn hóa với Trung Hoa và khu vực (Đông Á- Đông Nam Á).

Lớp văn hoá giao lưu với Trung Hoa và khu vực còn lại được hình thành qua 2 giai đoạn: giai đoạn văn hoá chống Bắc thuộc và giai đoạn văn hoá Đại Việt. 

Giai đoạn văn hóa thời chống Bắc thuộc (179TCN-938) mở đầu cho quá trình giao lưu - tiếp nhận văn hoá Trung Hoa và khu vực, cũng tức là mở đầu cho quá trình văn hoá Việt Nam hội nhập vào văn hoá khu vực. Tuy tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với Trung Hoa, nhưng trong giai đoạn này, Việt Nam tiếp nhận văn hoá Trung Hoa chưa nhiều, Nho giáo hầu như chưa có chỗ đứng trong xã hội Việt Nam. Lí do: Nho giáo đến theo vó ngựa xâm lăng, do kẻ xâm lược tìm cách áp đặt vào. Trong khi đó thì Phật giáo đến Việt Nam (ban đầu  trực tiếp từ ấn Độ, sau đó qua ngả đường Trung Hoa) một cách hoà bình, nên được người Việt Nam tự giác tiếp nhận. Cho nên, cùng với sự chống Bắc thuộc quyết liệt về mặt chính trị, nét chủ đạo của giai đoạn này là xu hướng chống Hán hoá về mặt văn hoá và Việt Nam hoá  các ảnh hưởng Trung Hoa.

Nhờ đã có được nền móng vững vàng tạo nên từ đỉnh cao rực rỡ trong lớp văn hoá bản địa, tinh thần Văn Lang - Âu Lạc vẫn tồn tại như một mạch ngầm trong suốt thời kỳ chống Bắc thuộc, để khi bước sang giai đoạn văn hóa  Đại Việt, chỉ sau ba triều đại (Ngô - Đinh - Tiền Lê) lo việc gây dựng lại, văn hoá Việt Nam đã khôi phục và thăng hoa nhanh chóng. 

Giai đoạn Đại Việt trở thành đỉnh cao thứ hai trong lịch sử văn hoá Việt Nam với hai cột mốc: Lí - Trần và Lê (Đại Việt  là quốc hiệu chủ yếu của nước ta trong thời kỳ này).  Truyền thống tổng hợp bao dung của văn hóa dân tộc (lớp văn hoá bản địa), được tiếp sức bởi văn hoá Phật giáo giàu lòng bác ái (giai đoạn chống Bắc thuộc), đã làm nên linh hồn của thời đại Lý - Trần. Văn hoá Lí - Trần chứng kiến thời kỳ hưng thịnh nhất của Phật giáo và, cùng với nhu cầu xây dựng và củng cố nhà nước trung ương tập quyền, đánh dấu thời điểm Việt Nam chính thức tiếp nhận Nho giáo. Đồng thời, với tinh thần tổng hợp, bao dung, nó cũng mở rộng cửa cho việc tiếp thu cả Đạo giáo. "Tam giáo đồng quy" trên cơ sở truyền thống dân tộc đã khiến cho văn hoá Việt Nam thời Lí - Trần phát triển mạnh mẽ về mọi phương diện.

Thế là, Nho giáo (và cùng với nó là văn hoá Trung Hoa) mà trong suốt thời kỳ Bắc thuộc đã không thể thâm nhập sâu rộng được, thì giờ đây, từ khi được nhà Lí mở cửa và đặt nền móng (xây Văn Miếu thờ Khổng Tử năm 1070, lập trường  Quốc Tử Giám năm 1076..), đã thâm nhập mỗi ngày một mạnh. Đến thời Lê, Nho giáo đạt đến độ thịnh vượng nhất và nắm trong tay toàn bộ guồng máy xã hội. Xu hướng tiếp nhận văn hoá Trung Hoa (Hán hoá) trở thành chủ đạo. 

Việc giao lưu với Trung Hoa dẫn đến việc dùng chữ Hán làm văn tự. Chữ Nôm, một trong những sản phẩm của cuộc giao lưu này - manh nha từ cuối giai đoạn chống Bắc thuộc và hình thành vào đầu giai đoạn Đại Việt, được dùng trong sáng tác văn chương và đặc biệt được đề cao dưới triều đại nhà Hồ và Tây Sơn. 

- Giao lưu, hội nhập với phương Tây 

Lớp văn hóa giao lưu, hội nhập với phương Tây gồm hai giai đoạn: văn hoá Đại Nam và văn hoá hiện đại. Tại đây cũng có hai xu hướng trái ngược: Môt bên là xu hướng Âu hoá, bên kia là xu hướng chống Âu hoá và Việt Nam hoá các ảnh hưởng phương Tây. Song biểu hiện của chúng không phân rõ theo từng giai đoạn mà đan cài trong không gian và thời gian.

a.  Giai đoạn văn hoá Đại Nam được chuẩn bị từ thời các chúa Nguyễn và kéo dài hết thời Pháp thuộc và chống Pháp thuộc. Tên gọi Đại Nam xuất hiện từ thời Minh Mạng, đó là quốc hiệu chủ yếu của nước ta trong giai đoạn này (thời Gia Long, quốc hiệu nước ta là Việt Nam). 

Khởi đầu quá trình thâm nhập của văn hoá phương Tây cũng chính là khởi đầu thời kỳ văn hoá Việt Nam hội nhập vào nền văn hoá nhân loại. Sự giao lưu đó đã làm văn hóa Việt Nam biến đổi về mọi phương diện: Lối tư duy phân tích phương Tây đã bổ sung khá nhuần nhuyễn cho lối tư duy tổng hợp truyền thống: ý thức về vai trò cá nhân được nâng cao dần bổ sung cho ý thức cộng đồng truyền thống; đô thị ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, quá trình đô thị hoá diễn ra ngày một nhanh hơn. 

Tiêu biểu cho những sản phẩm văn hoá của buổi đầu giao lưu Đông Tây là những tư tưởng cải cách mà những đề nghị của Nguyễn Trường Té là một thí dụ. Tiếp đến là văn hoá VN nửa đầu thế kỷ XX mà sự giao lưu với phương Tây diễn ra rõ rệt hơn.  Thực ra sự du nhập của phương Tây đã có từ thế kỷ 17 khi mà cả Chúa trịnh và Chúa Nguyễn đều có quan hệ với các thương nhân châu Âu. 

b. Giai đoạn văn hoá hiện đại được chuẩn bị từ trong lòng văn hóa Đại Nam: sự giao lưu với phương Tây mở đầu bằng việc phương Tây đã thổi vào Việt Nam luồng gió mới với những tư tưởng của K. Marx. V.I. Lênin. Từ những năm 30 - 40 trở lại đây, rõ ràng văn hóa Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, đây là giai đoạn văn hoá đang định hình. 

Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây đem đến một sản phẩm văn hóa mới: chữ Quốc ngữ.
4. Một số vấn đề lịch sử-văn hóa Việt Nam trong hội nhập cần suy nghĩ thêm. 
- Vấn đề chữ quốc ngữ: liệu có nên ca ngơi chữ quốc ngữ một cách thái quá để rồi đi đến ca ngợi các giáo sĩ phương Tây đã sáng tạo ra nó (để làm công cụ truyền bá tôn giáo phương Tây, tấn công vào văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời với các hoạt động gián điệp, dọn đường cho Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam)?

- Có phải nhờ chữ Quốc ngữ (thứ chữ Latin hóa) mà Việt Nam “sớm” và “dễ” hòa nhập với thế giới, và phát triển hơn so với các nước khác trong khu vực (so sánh với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan…không Latin hóa ngôn ngữ)? 

- Nguyễn Trường Tộ và thực chất những “điều trần” về cải cách đất nước và hội nhập thế giới của Nguyễn Trương Tộ?

- Nguyên nhân mất nước có phải do Nhà Nguyễn “bế quan tỏa cảng” không? Tại sao Triều Tiên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX “mở cửa rất rộng” mà vẫn mất nước?

- Giới nghiên cứu mỹ thuật nói gì về lăng Khải Định: hôm qua - sự sao chép lố lăng văn hóa phương Tây của ông vua bù nhìn Thực dân Pháp; hôm này - sự kết hợp tuyệt vời phong cách kiến trúc và mỹ thuật phương Đông và phương Tây!? 

- Từ những vấn đề văn hóa của quá khứ, những gì cần rút ra cho hôm nay?

5. Hiện trạng văn hóa Việt Nam
- Đánh giá của các nhà lãnh đạo văn hóa: nhìn chung có sự mâu thuẫn giữa thực trạng tiêu cực của văn hóa Việt Nam hiện tại với những nhận định lạc quan của các nhà lãnh đạo văn hóa.

- Đánh giá của giới nghiên cứu văn hóa: cũng có sự mâu thuẫn của giới nghiên cứu giữa việc lên án văn hóa nô dịch do các thế lực ngoại bang xâm lược áp dụng ở nước ta và việc “ca tụng” những thành tựu của sự phát triển văn hóa Việt Nam thế kỷ XX.

- Sự thật, phần lớn chúng ta không tự đọc được, không tự hiểu những gì mà  cha ông đã để lại cho chúng ta (qua di sản Hán Nôm, di sản âm nhạc, di sản kiến trúc và mỹ thuật cổ…)? Điều đó có nghĩa là giữa quá khứ và hiện tại không có sự kế thừa văn hóa. Phải chăng có một “đứt gẫy văn hóa”, hố sâu ngăn cách về văn hóa giữa truyền thống và hiện tại? Lớp người già hiện tại không đóng được vai trò chuyển tải văn hóa truyền thống vì họ sinh ra ở buổi giao thời: văn hóa truyền thống bị xô đổ, nhưng văn hóa mới không định hình (cho đến tận bây giờ).
* Những biểu hiện cụ thể của thực trạng văn hóa:

- Về tín ngưỡng và tôn giáo: sự tan rã của các tín ngưỡng truyền thống và sự bành trướng của các giáo có nguồn gốc phương Tây (nhất là khu vực miền núi và Tây nguyên).

Hầu hết các tín ngưỡng dân gian truyền thống ở nước ta đều đã phai nhạt so với trước do ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, trong đó một phần do một bộ phận dân chúng theo Thiên Chúa giáo (Công giáo và tin lành giáo), mà Thiên Chúa giáo thì kỳ thị tuyệt đối với các tôn giáo và tín ngưỡng khác, kể cả tục thờ cúng tổ tiên (thờ ông bà, cha mẹ…) và tổ quốc (thờ quốc kỳ, thờ Hùng Vương,  các anh hùng văn hoá, anh hùng dân tộc…). Tuy nhiên, trong tình trạng suy thoái chung của tín ngưỡng truyền thống thì hiện nay, tục thờ mẫu, thờ tổ tiên và thờ thần thành hoàng làng đang có biểu hiện phục hồi ở mức nhất định.
- Truyền thống, đạo lý gia đình: quyền tự do cá nhân nhiều hơn, nhưng gia đình cũng dễ tan vỡ hơn. Tình yêu được nói tới nhiều hơn, thường xuyên, thường trực  hơn, nhưng tỷ lệ ly hôn ngày càng cao và những hiện tượng suy đồi trong đạo lý gia đình nhiều hơn.
- Lối sống: sự thay thế lối sống hướng tới những giá trị văn hóa chân-thiện-mỹ bằng lối sống thực dụng, đề cao sự hưởng thụ các giá trị tiện nghi vật chất.  

- Các phong tục tập quán truyền thống: sự phục hồi không đầy đủ, biến dạng, mất đi nhiều giá trị nhân văn và lai căng nhiều yếu tố bên ngoài. Các đám cưới ở đô thị đã biến thành “sân khấu”, cô dâu-chú rể ra mắt như diễn viên, bố chống, mẹ vợ có thể cùng hát và khán giả “luôn luôn vỗ tay”. Đám cưới ở nông thô, các nghi lễ hầu hết do các “phó nháy” dẫn dắt. Ảnh chụp đám cưới nhiều hơn, các “màn” yêu đương, âu yếm nhiều hơn, “táo tợn” hơn, nhưng sự chia tay cũng nhanh hơn.
- Ngôn ngữ: thô tục hơn, pha tạp nhiều từ ngoại và cách dùng “kiểu ngoại”: “xin chào”, “cám ơn”…thay cho: “Bác đi đâu đấy ạ!”, “Ôi, bác tốt quá!”, “bác thật nhân đức!”…Nhiều giáo trình tiếng Việt dạy cho người nước ngoài có câu: “Xin chào bà! Bà tên là gì”, và kèm theo ảnh minh họa hai người đàn bà bắt tay nhau (điều mà trong giao tiếp truyền thống, người Việt không bao giờ làm thế). 
Về hình thức chữ viêt, cho đến nay tiếng Việt đã chính thức trải qua 3 hình thức chữ viết: Chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc Ngữ. 

Di sản chữ nghĩa còn không nhiều. Đó là những di sản văn tự cổ (như ở bãi đá cổ Sa Pa, di sản chữ Mường cổ, chữ Chăm cổ…) đang có nguy cơ mất hẳn. Di sản chữ Hán, chữ Nôm tại các kho Hán-Nôm của Viện Hán Nôm và các viện bảo tàng, và đặc biệt là các bức đại tự, hoành phi, câu đối… tại các công trình kiến trúc cổ như đình, chùa, đền, miếu, lăng tẩm…cũng bị mai một đi rất nhiều. Đáng lưu ý là tình trạng phần nhiều chúng ta hiện không đọc được những chữ nghĩa mà cha ông để lại (trừ một số ít cán bộ chuyên môn ngành Hán-Nôm). Người đọc được chữ Chăm cổ, chữ Mường cổ thì cực kỳ hiếm và không được đào tạo tiếp tục. Chữ ở bãi đá cổ Sapa thì hiện chưa khám phá được. 

- Nghệ thuật thanh sắc truyền thống: sân khấu lớn và phong cách “tả thực” kiểu phương Tây đã thay thế cho sân khấu nhỏ (sân đình) và thủ pháp ước lệ truyền thống. Việc đưa chèo, tuồng, quan họ… lên sân khấu lớn đang khiến cho các loại hình nghệ thuật truyền thống này bị chết mòn (cũng như Kinh kịch ở Trung Quốc và kịch Nô ở Nhật Bản). Bởi không gian truyền thống của chúng là đồng quê, với nhịp điệu của đời sống nông nghiệp. 
- Nghệ thuật tạo hình truyền thống: mai một rất nhiều. Các dòng tranh Hàng Trống, Kim Hoàng…đã biến mất. Tranh Đông Hồ chỉ còn vài ba nhà hành nghề. Nghệ thuật tạo hình cổ truyền không được kế thừa đầy đủ và đang bị thị hiếu tầm thường làm cho biến dạng.
- Các công nghệ cổ truyền (nghề thủ công truyền thống): phục hồi nhiều, nhưng không giữ lại được đầy đủ tinh hoa công nghệ. Các nghệ nhân giỏi cổ điển hầu hết đã qua đời, không kịp truyền lại cho thế hệ sau. Ngược lại, người đời sau thiếu kiên trì học nghề. 
+ Các sinh hoạt lễ hội: phục hồi nhiều, nhưng phần nhiều không đầy đủ và bị biến dạng đi rất nhiều.
+ Các làng xã truyền thống ven đô đang bị “băm nát” trước cơn lốc đô thị hóa. Dân làng Mễ Trì (Hà Nội) vốn nổi tiếng nghề trồng lúa gạo tiến vua (Mẽ Trì là “Ao gạo”) nhưng đến nay đa số không còn biết trồng lúa, sống chủ yếu bằng nghề xe thồ, buôn bán vặt, ghi số đề và đánh bạc.   

+ Nạn chảy máu đồ cổ (trống đồng, tượng cổ, đồ gốm, cồng chiêng): rất nghiêm trọng. Nhiều sắc phong thành hoàng làng cũng bị đem bán. 
+ Các di tích lịch sử, văn hóa: cả nước có trên 4000 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 3 di sản văn hóa thế giới (chưa kể 2 di văn hóa thế giới phi vật thể), thì có hơn 400 di tích bị xâm hại. Nhà nước đã có nhiều cố gằng trong việc trùng tu tôn tạo các di tích xuống cấp, nhưng trong nhiều trường hợp việc trùng tu lại làm cho di tích bị biến dạng, mất đi tinh hoa vốn cổ dân tộc.
+ Hệ thống các bảo tàng đã có nhiều đầu tư, nhưng vẫn trong tình trạng: các bảo tàng trùng lặp về nội dung, nghèo nàn, lạc hậu trong cách thức trưng bày, giới thiệu. Nhiều hiện vật trong kho bản tàng trong tình trạng hư nát không có cách bảo quản tốt hơn. 
+ Kiến trúc truyền thống đang bị lấn át một cách rất nghiêm trọng bởi kiến trúc hiện đại. Kiến trúc nhà ở truyền thống đang có nguy cơ biến mất hẳn. 

+ Trang phục: đã thay đổi hoàn toàn theo lối trang phục phương Tây. Trang phục truyền thống chỉ còn thấy trên sân khấu và ở những điểm du lịch để “câu khách”. Trên thực tế, Việt Nam đã không còn quốc phục (truyền thống). 
+ Ẩm thực truyền thống: còn bảo tồn được nhiều nét bản sắc hơn cả. Tuy nhiên, ẩm thực truyền thống đang bị tấn công dữ dội bởi ẩm thực Trung Hoa, thức ăn nhanh có nguồn gốc phương Tây và sẽ phải đối mặt với đồ ăn MC Donan. 

- Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân:

+ Sự thay đổi nhịp độ cuộc sống dẫn đến những thay đổi tất yếu trong văn hóa, mang tính quy luật…
+ Sự lấn át của những thành tựu văn hóa hiện đại,

+ Sự tha hóa của xã hội theo xu hướng thực dụng, 

+ Sự tấn công mạnh mẽ của lối sống phương Tây thiên về giải phóng, thỏa mãn bản năng, trái ngược với văn hóa phương Đông thiên về chế ngự, kiểm sóat bản năng…

+ Sự phát triển của du lịch và mặt tiêu cực của hoạt động này trong việc khai thác các giá trị văn hóa không mang tính bền vững.

+ Sự lơi lỏng và thiếu hiểu biết trong công tác quản lý văn hóa,

Tóm lại, văn hóa truyền thống bị đe dọa ở mức nghiêm trọng. Bản sắc đang mất dần, từng ngày, từng giờ. Một sự đứt gãy truyền thống đã diễn ra và không có khả năng hàn gắn.

6. Những vấn đề đặt ra cho văn hóa Việt Nam khi hội nhập WTO

Nhà nghiên cứu khoa học xã hội nổi tiếng Themas Friedman, khi đề cập vấn đề toàn cầu hóa đã lưu ý hai khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa hướng ngoại là độ mở và sự thích nghi với hội nhập, tiếp nhận các ý tưởng, các xu hướng tiến bộ, học cái hay của người khác; thái độ khoan dung, sự tin cậy và hòa đồng trong đa dạng. Văn hóa hướng nội là sự đoàn kết dân tộc, ý chí vươn lên của các nhà lãnh đạo và người dân. Có thể hiểu rằng hai khía cạnh trên đều nhằm tăng cường nội lực văn hóa của mỗi quốc gia trong hội nhập toàn cầu. Đối chiếu quan điểm này với nội dung xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc do Đảng ta đề ra thì chúng ta đã có sự cụ thể hóa và phát triển thêm một bước.

Cũng như các lĩnh vực khác, khi VN gia nhập WTO, ngành văn hóa cũng phải đối diện với những cơ hội và thách thức mới. Theo cam kết trong lĩnh vực văn hóa khi Việt Nam gia nhập WTO thì sẽ có 8 dịch vụ được “mở cửa”. Đó là Quảng cáo, sản xuất phim, phát hành phim, chiếu phim, ghi âm, giải trí, kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ phân phối. Các dịch vụ trên đều thuộc lĩnh vực nhạy cảm nên lộ trình “mở cửa” nếu không hợp lý và có sự chuẩn bị tốt sẽ gặp phải những khó khăn khó lường.
Dịch vụ phân phối là một trong 8 dịch vụ Việt Nam cam kết trong GATS về lĩnh vực văn hóa. Theo đó nhiều văn hóa phẩm sẽ được “thông thương” giữa Việt Nam với các nước trong khối WTO, theo nguyên tắc đối xử công bằng. Tuy nhiên, có một số mặt hàng trọng yếu như sách, tạp chí, vật phẩm đã ghi hình...được loại ra khỏi phạm vi cam kết. Các loại văn hóa tư tưởng, văn hóa truyền thông, văn hóa phẩm có nội dụng nhạy cảm... vẫn được kiểm soát chặt chẽ trong việc xuất ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Các sản phẩm suy đồi, mê tín dị đoan, đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách và sức khỏe, ảnh hưởng đến an ninh xã hội sẽ không được phép nhập khẩu.

Đối với dịch vụ sản xuất, phát hành và chiếu phim, quảng cáo, giải trí...các đối tác nước ngoài vào VN sẽ hoạt động theo hình thức liên doanh, liên kết với đối tác ở Việt Nam. Các dịch vụ quảng cáo, dịch vụ sản xuất, phát hành phim, chiếu phim, đối tác nước ngoài góp vốn không vượt quá 51%. Phim phát hành và chiếu tại rạp, phát sóng vẫn phải thông qua sự kiểm duyệt. Các đối tác nước ngoài muốn vào Việt Nam mở nhà hát, rạp xiếc, tổ chức biểu diễn nhạc sống...cũng chỉ được tham gia với hình thức liên doanh, liên kết, vốn góp không quá 49%. Như vậy, đa số những cam kết của Việt Nam trong 8 dịch vụ trên đều thuộc diện “cam kết có điều kiện”. Đạt được điều này, có nghĩa “cửa” sẽ mở từ từ và Việt Nam có thể kiểm soát được.

Theo nguyên tắc tối huệ quốc, các nước thành viên của WTO phải được đối sử bình đẳng như nhau. Tuy nhiên kèm theo đó cũng có cam kết về danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc (MFN). Với Việt Nam, dịch vụ nghe nhìn được đưa vào danh mục này. Theo đó, Việt Nam có thể được quyền ưu tiên, ưu đãi nhất định đối với một số đối tác thuộc các thành viên của WTO trong lĩnh vực hoạt động sản xuất phim, phát hành phim, phát sóng chương trình truyền hình, phim truyện...Cụ thể là có thể ưu tiên đối với các nước đã ký hiệp định hợp tác văn hóa với VN về dịch vụ nghe nhìn, các nước có nền văn hóa tương đồng với văn hóa Việt Nam.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là người Việt liệu có bị sốc trước các luồng văn hóa khác nhau của toàn cầu hóa hay không? Có thể có và có thể không. Có với bộ phận người này mà không với bộ phận khác. Tình trạng này cũng diễn ra ở các nước châu Á phát triển. Hiện tượng đa số thanh niên thích ứng được với toàn cầu hóa, nhưng cũng có không ít người “choáng”, dễ bị trầm cảm, dẫn đến làn sóng tự vẫn tập thể, tự vẫn lan truyền qua mạng Internet đã diễn ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác. Trước sức ép toàn cầu hóa, một số dân tộc đã đi tới những phản ứng cực đoan đối với văn hóa Mỹ và phương Tây, như trường hợp chính quyền Taliban ở Apganistan và làn sóng bài Mỹ, bài phương Tây ở nhiều nước Hồi giáo.
Mặc dầu vậy, người Việt Nam đã có thời gian làm quen với toàn cầu hóa, với hòa nhập và bước đầu chịu thử thách bởi những mặt trái toàn cầu hóa (dịch Sars, dịch cúm gia cầm H5N1, những vụ kiện thương mại từ Hoa Kỳ…) và đã từng bước vượt qua.  Trong diễn trình toàn cầu hóa, chúng ta đã có sự chuẩn bị, đã hội nhập có kiểm soát bằng việc từng bước tham gia vào các tổ chức kinh tế - chính trị trên thế giới. Việt Nam đã từng bước là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế - chính trị quốc tế và khu vực: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF),... Ở cấp liên khu vực, chúng ta là thành viên tích cực của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 
Nhưng vấn đề đặt ra là Việt nam cần hội nhập văn hóa với thế giới như thế nào? Cái gì cần hiện đại hóa và cái gì cần gìn giữ cái cốt lõi, bản sắc? Liệu khi hội nhập, văn hóa sẽ là chân phanh hay chân ga cho “Việt Nam bay lên” đây? Và, cứ theo những gì tiêu cực đã diễn ra thì hội nhập cũng rất dễ dẫn đến đánh mất bản sắc. Bởi thế, để hòa nhập mà không hòa tan thì phải làm như thế nào? 
Để hội nhập thành công, Việt Nam có nên lựa chọn một “con đường” nào đó mà người châu Á đã đi không? Đó là con đường Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc hay Hàn Quốc? Nếu phải lấy một thí dụ để làm gương thì nên theo tấm gương nào? 
Có một điều cần lưu ý, lịch sử mỗi nước có những hoàn cảnh khác nhau. Việt Nam đã từng theo mô hình Trung Quốc khi tiến hành cải cách ruộng đất và mô hình Liên Xô khi xây dựng tập thể hóa, nhưng mỗi lần đều để lại những hậu quả cho lịch sử. Trong quá khứ xã hơn, nhà Lê sơ đã từng “bắt chước” nguyên mẫu nhà Minh Trung Hoa, trong nỗ lực muốn đuổi kịp Trung Hoa, nhưng cuối cùng chỉ đạt mức ổn định mà không phát triển, chỉ tồn tại 99 năm. Sau này nhà Nguyễn cũng lặp lại con đường nhà Lê sơ khi bắt chước nguyên mẫu nhà Thanh và mất nước. Trong khi trước đó, các nhà Lý, Trần chỉ tham khảo Trung Hoa thôi, còn vẫn trân trọng các giá trị dân tộc, đồng thời phát triển một nền văn hóa khai phóng, đa tư tưởng, vì thế đã tạo nên một đỉnh cao văn hóa Đại Việt, đủ sức đánh bại tất cả các đế quốc xâm lăng hung hãn nhất thời đại.
7. Một số đề xuất có tính giải pháp (cho văn hóa Việt Nam khi hội nhập WTO)

- Ngay trong ngày 7-11-2006, thời điểm Việt Nam chính thức được kết nạp vào WTO, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết quan trọng, chỉ ra 5 cơ hội và 4 thách thức khi gia nhập WTO. Một trong bốn thách thức đó là: “Hội nhập kinh tế thế giới đặt ra những vấn đề mới trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chống lại lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền’’. Văn hóa là bộ gien xã hội của mọi dân tộc. Từ thế kỷ XIX, người Nhật đã chủ trương giao lưu với bên ngoài theo phương châm: “Công nghệ phương Tây, đạo lý Nhật Bản’’. Việt Nam bước vào sân chơi WTO cần đi theo hướng này.

- Cần chuẩn bị hệ thống văn bản pháp quy cần thiết, đồng bộ, cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt trên tinh thần phù hợp với lộ trình cam kết quốc tế là những việc cần làm ngay bây giờ để đảm bảo khi bãi bỏ các điều kiện cho các nước thành viên vào VN tham gia hoạt động văn hóa, VN không phải là địa chỉ của “rác văn hóa”. Cơ chế cùng với các giải pháp tuyên truyền, định hướng là cách để người dân VN, nhất là thế hệ trẻ không bị “sốc” trước nhiều luồng gió mới. Sự hiểu biết và tiếp nhận có chọn lọc, ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc là những yếu tố để người Việt tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ nhiều phía khi Việt Nam hoàn toàn “mở cửa”.

Tuy nhiên, cách “bảo hộ” tốt nhất đối với các sản phẩm trong nước là phải tự nâng chất lượng của mình để có thể đủ sức cạnh tranh công bằng trên một “sân chơi quốc tế”.

- Cần thay đổi một bước quan trọng trong cơ cấu bộ máy quản lý ngành văn hóa,

- Cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn nữa trong quản lý văn hóa và có thể phải có cảnh sát văn hóa, cảnh sát đạo đức.

- Ưu tiên đầu tư hơn nữa cho việc khai thác giá trị văn hóa theo hướng bền vững,

- Cần phải trả lại cho các di tích những “không gian thở” và có thể là những sinh hoạt tôn giáo cần thiết để di tích hồi sinh. 

- Tự do tôn giáo, nhưng đó là những tôn giáo có chọn lọc, phát huy bản sắc dân tộc chứ không phải là những tôn giáo ăn mòn, hủy diệt bản sắc dân tộc. Phật giáo và các tín ngưỡng dân gian phù hợp hơn với truyền thống và tâm thức dân tộc. Có thể phải tạo điều kiện cho tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống phát triển lành mạnh, tạo nền tảng tinh thân vững chắc cho đất nước. Cần nhìn nhận thận trọng và nghiêm túc hơn về sự bành trướng và tác hại của Công giáo và Tin lành giáo đối với văn hóa truyền thống.
* Trong các lĩnh vực văn hóa, cần đề cao hơn nữa các giá trị bản sắc. Muốn vậy, cần hiểu rõ những giá trị độc đáo, đặc sắc của mỗi loại hình văn hóa truyền thống. 
Ví dụ: 
-  Về kiến trúc truyền thống,

Ngôi nhà của người Việt Nam có những đặc điểm gì?

Trước hết, do khu vực cư trú là vùng sông nước cho nên ngôi nhà của người Việt Nam gắn liền với môi trường sông nước. Kỉ niện về thiên nhiên sông nước mạnh đến mức ngôi nhà của người Việt Nam đã được làm với chiếc mái cong mô phỏng hình thuyền. Chiếc mái cong, ngoài ý nghĩa là hình ảnh con thuyền, không có tác dụng thực tế gì. Chính vì vậy mà về sau này, mái nhà bình dân thường làm thẳng cho giản tiện, chỉ có những công trình kiến trúc lớn mới làm mái cong cầu kì. Ngoài ra, các đầu đao ở bốn góc đình chùa, cung điện cũng được làm cong vút như một con thuyền rẽ sóng lướt tới, tạo nên dáng vẻ thanh thoát đặc biệt và gợi cảm giác bay bổng cho ngôi nhà vốn được trải rộng trên mặt bằng để hoà mình vào thiên nhiên.

Để ứng phó với môi trường tự nhiên, tiêu chuẩn ngôi nhà Việt Nam về mặt cấu trúc là nhà cao cửa rộng. Kiến trúc Việt Nam mở để tạo không gian thoáng mát, giao hoà với tự nhiên; khác với kiến trúc phương Tây đóng (nhà nhỏ, trần thấp, tường dầy, cửa ít) để giữ hơi ấm.

Về cách thức kiến trúc thì đặc điểm của ngôi nhà Việt Nam truyền thống là rất động và linh hoạt. Chất động, linh hoạt đó trước hết thể hiện ở lối kết cấu khung. Cốt lõi của ngôi nhà là một bộ khung chịu lực tạo nên bởi các bộ phận liên kết với nhau trong một không gian ba chiều: Theo chiều đứng, trọng lực của ngôi nhà phân bố đều vào các cột  và dồn xuống các viên đá tảng kê chân cột; theo chiều ngang, các cột được nối với nhau bằng các kẻ tạo nên các vì kèo; theo chiều dọc, các vì kèo được nối với nhau bằng các xà (từ xà nóc đến xà chân) tạo thành bộ khung. Không cần đến móng, tường; tường đất, vách nứa, ván bưng chỉ để che nắng mưa chứ không chịu lực.

Tất cả các chi tiết của ngôi nhà được liên kết với nhau bằng mộng. Mộng là cách ghép theo nguyên lí âm - dương phần lồi ra (hình đuôi cá) của một bộ phận này với chỗ lõm vào có hình dáng và kích thước tương ứng ở một bộ phận khác. Kĩ thuật ghép mộng áp dụng cho mọi đồ mộc truyền thống, từ nhà đến giường tủ, bàn ghế... tạo nên sự liên kết rất chắc chắn nhưng lại rất động và linh hoạt. Khi cần di chuyển hoặc thay thế một bộ phận bị mối mọt thì theo quy trình ngược lại là có thể tháo dỡ ra rất dễ dàng.

Để thống nhất quy cách, trong khi phương Tây dùng bản vẽ kỹ thuật phúc tạp, chi li và cứng nhắc thì người thợ mộc Việt Nam dùng cái thước tầm (còn gọi là rui mực, sào mực) là một thân tre (nứa) bổ đôi, trong lòng vạch những kí hiệu cho phép xác định các khoảng ngang, khoảng đứng và khoảng chảy, từ đó mà ấn định được kích thước của các bộ phận. Cách làm thước tầm thì chung cho mọi nhà, nhưng do được tính theo một đơn vị rất cá nhân là đốt gốc ngón tay út hoặc gang tay  của người chủ nhà (truyền thống lấy kích cỡ con người làm chuẩn để đo đạc tự nhiên và vũ trụ), thành ra nhà nào thước ấy, thước tầm trở thành vật xác định quyền sở hữu ngôi nhà của chủ nhân. Bởi vậy mà, khi làm nhà xong, phải làm lễ cài sào để trình báo với thần linh thổ địa và long trọng gác cây thước tầm lên vị trí cao nhất giữa hai vì kèo; chỉ khi nào cần sửa chữa thì thợ cả mới lấy xuống để đo cắt các chi tiết thay thế.

+ Về các di sản công nghệ cổ truyền và làng nghề, phố nghề truyền thống,

Làng nghề là những địa chỉ lưu giữ được nhiều nhất những giá trị văn hoá truyền thống. Bởi vậy, phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống là một trong những biện pháp tốt nhất để duy trì, phát huy những giá trị bản sắc của văn hoá dân tộc. Làng nghề là nét đặc thù của á châu và Việt Nam (mà phương Tây không có). Phương Tây có nghề thủ công cổ truyền, nhưng không có làng nghề, vì nghề thủ công phát triển ở các đô thị,  còn làng xã thì đã giải thể từ rất sớm. Mỗi làng nghề gốc thường còn lưu giữ bí quyết công nghệ riêng, và điều đó đem lại sự độc đáo cho sản phẩm và nếu biết khai thác điều đó sẽ tạo cho khách sự hứng thú. Làng nghề cũng thường giữ lại được các tập tục, các thói quen sinh hoạt truyền thống, mà nhờ đó, sản phẩm du lịch làng nghề thường phong phú hơn. Hướng bảo tồn và phát huy di sản làng nghề tốt nhất là gắn với du lịch văn hóa và tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc phát triển bền vững. 
+ Về trang phục truyền thống,
Trang phục Việt Nam chịu sự chi phối bởi môi trường địa lý: nóng, ẩm, sông nước, môi trường sông nước và môi trường sản xuất nông nghiệp. Điều đó thể hiện trước hết ở chất liệu may mặc.

Về chất liệu may mặc, để ứng phó hữu hiệu với môi trường tự nhiên, người phương Nam sở trường ở việc tận dụng các chất liệu có nguồn gốc thực vật  là sản phẩm của nghề trồng trọt, cũng là những chất liệu may mặc mỏng, nhẹ, thoáng, rất phù hợp với xứ nóng.

Trước hết, đó là tơ tằm. Cùng với nghề trồng lúa, nghề tằm tang có từ rất sớm. Từ tơ tằm, nhân dân ta đã dệt nên nhiều sản phẩm rât phong phú: tơ, lụa, lượt, là, gấm, vóc, nhiễu, the, đoạn, lĩnh, dũi, dịa, nái, sồi, thao, vân,... mỗi loại lại có hàng mấy chục mẫu mã khác nhau.

Ngoài tơ tằm, nghề dệt truyền thống của ta còn sử dụng các chất liệu thực vật đặc thù khác như tơ chuối, tơ đay, gai, sợi bông.
Trong khi sở trường của phương Nam ta là các loại vải nguồn gốc thực vật thì người phương Bắc có sở trường dùng da và lông thú  là sản phẩm của nghề chăn nuôi làm chất liệu mặc, thêm vào đó, da (và lông) thú lại rất phù hợp với thời tiết phương Bắc lạnh.

Chất liệu bông sợi và áo dài của phụ nữ hiện tại là hai khía cạnh đặc sắc trong văn hoá mặc của người hiện nay. 
Đã đến lúc người ta phát hiện ra nhiều cái bất ổn của việc chạy theo trang phục phương Tây, như chất liệu nilon, da thú, đồ hoá học…không phù hợp với thời tiết khí hậu Việt Nam, hay bộ đồ lót quá chật có thể gây bệnh cho phụ nữ…thì khi đó, chất liệu bông sợi của vải Việt nam và cách ăn mặc của người Việt Nam có cơ hội lên ngôi. Việc tuyên truyền cho du khách Việt quay trở về với trang phục dân tộc vừa phát huy được bản sắc, giáo dục cho người mặc hướng tới những nhận thức thẩm mỹ truyền thống, vừa thu được lợi nhuận. Với khách quốc tế, thì đó cũng vừa là lợi nhuận, vừa để giới thiệu văn hoá Việt Nam với bên ngoài.

+ Về ẩm thực truyền thống:
ẩm thực của người Việt phản ánh rất rõ sắc thái của tự nhiên, môi trường: Cơm-rau-cá (môi trường thực vật và sông nước). Bữa ăn Việt truyền thống: “nồi ba cơm tẻ- một đĩa cá kho- đậu phụ dưa chua- riêu cua cá rán”.
Gia súc-gia cầm được dùng làm thức ăn:  lợn, dê, chó, gà, vịt…  Trâu, bò không phải là động vật thực phẩm, mà là động vật sức kéo. Thịt chó cũng là món đặc sản (mà người Tây có thể không chấp nhận). Đặc biệt, chim câu là món thực phẩm quen thuộc, có tác dụng bồi bổ cho  sức khoẻ (khác phương Tây).

ẩm thực của người Việt mang tính tổng hợp. Tính tổng hợp trong nghệ thuật ăn uống (ẩm thực) của người Việt trước hết thể hiện trong cách chế biến  đồ ăn. Hầu hết các món ăn Việt Nam đều là sản phẩm của sự pha chế tổng hợp: rau này với rau khác, rau với các loại gia vị, rau quả với cá tôm... 

Tính tổng hợp còn thể hiện ngay trong cách ăn. Mâm cơm của người Việt Nam dọn ra bao giờ cũng có đồng thời nhiều món: cơm, canh, rau, dưa, cá thịt, xào, nấu, luộc, kho... Suốt bữa ăn là cả một quá trình tổng hợp các món ăn. Bất kỳ bát cơm nào, miếng cơm nào cũng đã là kết quả tổng hợp rồi: trong một miếng ăn đã có thể có đủ cả cơm - canh - rau - thịt. Điều này khác hẳn cách ăn lần lượt đưa ra từng món theo lối phân tích của người phương Tây. 
Cách ăn tổng hợp của người Việt Nam tác động vào đủ mọi giác quan: mũi ngửi  mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn vừa bưng lên, mắt nhìn  màu sắc hài hoà của bàn ăn, lưỡi nếm vị ngon của đồ ăn, tai nghe tiếng kêu ròn tan của thức ăn (người Việt khi uống trà ngon thích chép miệng, uống rượu ngon thích "khà" lên mấy tiếng), và đôi khi nếu được  mó tay vào cầm thức ăn mà đưa lên miệng xé (như khi ăn thịt gà luộc) thì lại càng thấy ngon!

Cái ngon của bữa ăn người Việt Nam là tổng, hợp cái ngon của mọi yếu tối : Có thức ăn ngon mà ăn không hợp thời tiết  thì không ngon; hợp thời tiết mà không có chỗ ăn ngon thì không ngon; có chỗ ăn ngon mà không có bè bạn  tâm giao cùng ăn thì không ngon; có bè bạn tâm giao mà không khí bữa ăn không vui vẻ thì cũng không ngon nốt.

ẩm thực của người Việt mang tính biện chứng (khoa học), luôn đảm bảo sự hài hoà âm-dương:

+ Giữa các chất liệu tạo nên món ăn,

+ Giữa thức ăn đồ uống với cơ thể,

+ Giữa thức ăn đồ uống với môi trường (và cơ thể),

+ Trong việc uống chè và các thứ đồ uống (không chỉ ngon, thích thú, mà còn bổ dưỡng ).

Tổng hợp đi liền với biện chứng, hay linh hoạt. Trong ăn uống của người Việt Nam, tính biện chứng  hay sự linh hoạt thể hiện rất rõ.

Tính linh hoạt của người Việt Nam thể hiện rõ trong cách ăn. ở trên vừa nói rằng, ăn theo lối Việt Nam là một quá trình tổng hợp các món ăn. Có bao nhiêu người ăn thì có bấy nhiêu cách tổng hợp khác nhau - đó là cả một khuôn khổ rộng rãi đến kỳ lạ cho sự linh hoạt của con người. 

Tính linh hoạt còn thể hiện trong dụng cụ ăn. Người Việt Nam truyền thống chỉ dùng một thứ dụng cụ là đôi đũa. Đó là cách ăn đặc thù mô phỏng động tác của con chim nhặt hạt, xuất phát từ thói quen ăn những thứ không thể nào dùng tay bốc hoặc mó tay vào được (như cơm, cá, nước mắm...) của cư dân Đông Nam á, nơi có sẵn tre làm vật liệu. Trong khi người phương Tây phải dùng một bộ đồ ăn gồm dao, thìa, đĩa (mô phỏng động tác của con thú xé mồi), mỗi thứ được thực hiện một chức năng riêng rẽ (sản phẩm của tư duy phân tích) thì đôi đũa của người Việt Nam thực hiện một cách tổng hợp  và cực kỳ linh hoạt hoàng loạt chức năng khác nhau.
Để tạo nên những món ăn có sự cân bằng âm - dương, người Việt phân biệt thức ăn cho năm mức âm - dương, ứng với Ngũ hành: hàn (lạnh, âm nhiều = Thuỷ); nhiệt (nóng, dương nhiều = Hoả); ôn (ấm, dương ít = Mộc); lương (mát, âm ít = Kim), và bình (trung bình = Thổ). Theo đó, người Việt tuân thủ nghiêm nhặt luật âm - dương bù trừ và chuyển hoá khi chế biến. Tập quán dùng gia vị của Việt Nam, ngoài các tác dụng kích thích dịch vị, làm dậy mùi thơm ngon của thức ăn, chứa các kháng sinh thực vật có tác dụng bảo quản và xử lý thức ăn, còn có tác dụng đặc biệt là điều hoà âm - dương, thuỷ - hoả của thức ăn.

Để tạo nên sự quân bình âm - dương trong cơ thể, ngoài việc ăn các món chế biến có tính đến sự quân bình âm - dương, người Việt Nam còn sử dụng thức ăn như những vị thuốc để điều chỉnh sự mất quân bình âm - dương trong cơ thể. 

Để bảo đảm quân bình âm dương giữa con người với môi trường, người Việt có tập quán ăn uống theo vùng khí hậu, theo mùa.

ăn theo mùa chính là đã tận dụng tối đa môi trường tự nhiên để phục vụ con người, là hoà mình vào tự nhiên, tạo nên sự cân bằng biện chứng giữa con người với môi trường. 

Tính biện chứng trong việc ăn uống không chỉ thể hiện ở việc ăn phải kết hợp thời tiết, phải đúng mùa, mà người Việt Nam sành ăn còn phải biết chọn đúng bộ phận có giá trị; đúng thời điểm có giá trị.

Thời điểm có giá trị còn là lúc thức ăn đang trong quá trình âm dương chuyển hoá, đang ở trạng thái âm dương cân bằng hơn cả, và vì vậy cũng là những thứ rất giàu chất dinh dưỡng - đó là các món ăn dạng bao tử: động vật có trứng lộn, nhộng, lợn sữa, chim ra ràng, ong non, dế non...; người Nam Bộ có món đuông - một loại ấu trùng kiến dương, sống trong ngọn cây dừa, cau, chà là; thực vật có giá, cốm, măng...
Đồ uống - hút truyền thống thì có trầu cau, thuốc lào, rượu gạo, nước chè, nước vối... chúng hầu hết  đều là những sản phẩm cổ truyền của nghề trồng trọt Đông Nam ¸.

Rượu Việt Nam là làm từ gạo nếp - thứ gạo đặc sản của vùng Đông Nam á. Gạo nếp được đem đồ xôi, ủ cho lên men rồi cất ra. Rượu chế tạo như thế gọi là rượu trắng, hoặc rượu đế, để phân biệt với rượu có ướp thêm các thứ hoa gọi là rượu mùi hoặc màu (như rượu cúc, rượu sen...) Rượu ngâm thuốc gọi là rượu thuốc (rượu tam xà, ngũ xà, rượu tắc kè...). Cúng ông bà tổ tiên thường phải có li rượu trắng (rượu màu, rượu thuốc và các thứ rượu phương Tây không thể dùng cúng được).

ẩm thực của người Việt là sự thoả mãn của ngũ giác, lục giác: vị giác (ăn ngon), khiếu giác (có mùi thơm), thính giác (có âm thanh, như cái giòn của rau muống, cà pháo…), thị giác (làm món ăn và trình bày thức ăn đẹp mắt), xúc giác (qua răng, cảm nhận sự dai, sự dòn… , sự “ngọt răng” (như giò lụa cắn “ngập răng”…); và ý (sự hài lòng khi ăn).

Bữa ăn của người Việt là bữa ăn cộng cảm, thể hiện rất rõ tính cộng đồng ở đó. Bữa ăn gần như là buổi họp gia đình, và là lúc người ta thể hiện sự quan tâm đến nhau. Gia đình nào đánh mất bữa cơm gia đình, gia đình đó có nguy cơ tan vỡ.

Tính tổng hợp kéo theo tính cộng đồng. Ăn tổng hợp, ăn chung, cho nên các thành viên của bữa ăn liên quan và phụ thuộc chặt chẽ vào nhau (khác hẳn phương Tây ai có suất người ấy, mọi người hoàn toàn độc lập với nhau). Vì vậy mà trong lúc ăn uống người Việt Nam rất thích chuyện trò (khác với người phương Tây tranh nói chuyện trong bữa ăn). Thú uống rượu cần  của người vùng cao chính là biểu hiện một triết lý thâm thuý về tính cộng đồng sống chết có nhau.

Tính cộng đồng và tính mực thước trong bữa ăn thể hiện tập trung qua nồi cơm  và chén nước mắm. Nồi cơm ở đầu mâm và chén nước mắm ở giữa mâm còn là biểu tượng cho cái đơn giản mà thiết yếu: cơm gạo là tinh hoa của đất,  mắm chiết xuất từ cá là tinh hoa của nước - chúng giống như hành Thuỷ  và hành Thổ là cái khởi đầu và cái trung tâm trong Ngũ hành.

Trong ẩm thực, người Việt Nam luôn cởi mở : bầy cỗ, để thực khách thoải mái lựa chọn món ăn, và khi ăn phải nói chuyện. Bởi thế, người Việt lấy bữa ăn để tâm tình, gần gũi với nhau.

+ Ngôn ngữ

Cần khẩn trương xây dựng nhà bảo tàng về chữ viết tối cổ Việt Nam: chữ viết trên bãi đá cổ Sapa, ký tự Việt cổ trên lưỡi cày đồng-trên qua đồng Đông Sơn, chữ Mường cổ, chữ Chăm cổ, chữ Hán cổ, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ qua các giai đoạn hình thành phát triển và chữ của các dân tộc khác.

Di sản chữ Hán trên các công trình kiến trúc, mỹ thuật (hoành phi, câu đối trong các di tích, bi ký, bài minh trên bia đá, khánh đá, chuông đồng…) phải được tôn tạo (sơn thếp, khôi phục lại…) và dịch ra tiếng Việt, tiếng Anh.

Tổ chức rộng rãi hơn các cuộc triển lãm thư pháp chữ Hán-Nôm và tiến tới các thứ chữ dân tộc khác.
Xuất bản sách về di sản văn tự cổ và giới thiệu tại các di tích lịch sử văn hoá.

- Vậy thì khai thác phát huy văn hóa truyền thống như thế nào? Cách tốt nhất là học tập kinh nghiệm những gì mà lịch sử đã thể nghiệm:

+ Tranh lụa, tranh sơn mài, áo dài, cải lương…đó là sự thể nghiệm thành công của văn hóa Việt Nam khi hội nhập thế giới, của sự kết hợp đông-Tây, truyền thống và hiện đại.

+ Khai thác văn hóa truyền thống theo hướng nhỏ, lẻ và tinh tế….,

+ Cách tốt nhất là gắn với du lịch, gắn với khai thác phát triển bền vững và cần sự đầu tư chuyên môn sâu hơn.

- Chúng ta đã có một số cố gắng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống (các hoạt động của bảo tàng dân tộc học, việc phục hồi các lễ hội, việc bảo tồn di sản, việc lập hồ sơ công nhận di sản…) nhưng chưa đủ và chưa có chất lượng tốt. Cần phải thực hiện tốt hơn nữa..

- Cần phải đào tạo nhiều hơn những người nghiên cứu Hán Nôm và thư pháp. Cần đưa Hán Nôm và thư pháp vào dạy trong nhà trường… Cần có nhiều bảo tàng hơn nữa về di sản văn hóa cổ và giới thiệu công nghệ cổ truyền…

- Cần kiểm tra lại việc dạy tiếng Việt và ngôn ngữ cho người nước ngoài,  Người dậy phần nhiều văn hóa thấp kém, dạy nhiều thứ tiếng lóng, trong khi bỏ qua các đẹp, cái hay của văn hóa tiếng Việt. Nhiều giáo trình dạy tiếng Việt biên soạn sai nghiêm trọng, thậm chí chỉ là biên dịch từ sách dạy tiếng Anh cho người Việt, thành sách dạy tiếng việt cho người nước khác.

- Cần tăng cường việc đào tạo văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài; tăng cường giới thiệu văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Khuyến khích, động viên tích cực cộng đồng người Việt ở nước ngoài tuyên truyền văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Phát huy thật tốt vai trò của trí thức, của những người Việt trẻ trong vấn đề này. Những người làm ngoại giao, sứ quán Việt Nam tại các nước không chi ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, mà tăng cường hơn nữa ngoại giao văn hóa.

- Phát triển các trung tâm văn hóa Việt nam ở nước ngoài nhiều hơn, 

- Sử dụng đội ngũ các nhà chuyên môn nhiều hơn trong các cơ quan văn hóa, 

* Một số việc cần phải làm ngay:

- Cần có ngay các biện pháp kịp thời để bảo quản tốt kho di sản Hán Nôm và các hiện vật tại các bảo tàng, đặc biệt là các hiện vật đang trong tình trạng hư nát…

- Khuyến khích phát triển các bảo tàng, các bộ sưu tập, các công trình nghiên cứu, các dự án tư nhân về bảo bồn di sản văn hóa cổ dân tộc, 

+ Các hồ sơ cần tiếp tục được hoàn tất để trình UNESCO là di tích Hoàng thành Thăng Long, bãi đá cổ Sapa, ca trù, múa rối nước, quan họ Bắc Ninh, Sử thi Tây Nguyên…và nếu không được công nhận di sản thế giới thì cũng cần công nhận là di sản đặc biệt cấp quốc gia.

* Một số lưu ý
- Nhấn mạnh bản sắc sắc văn hóa dân tộc nhưng không có nghĩa là cực đoan để đi đến phân biệt sắc tộc.

- Việc tiếp nhận văn hóa phải có chọn lọc và gọt dũa, nâng cao, nếu không sẽ tạo ra một thứ “nồi hầm nhừ” (Melting Pot), một thứ “hổ lốn” như văn hóa Mỹ, Úc. “Người vô tính” rồi “văn hóa vô tính” đang là nguy cơ cho các dân tộc. 

- Trong cuộc “chơi” này (hội nhập WTO và toàn cầu hóa), các dân tộc thiếu bản lĩnh văn hóa (thể hiện rõ nhất ở vấn đề bản sắc) sẽ bị các nước lớn “xâm lăng văn hóa”, “thôn tính văn hóa” một cách triệt để. Một sự thôn tính tự nhiên, không có tuyên ngôn. Bởi vậy, vấn đề củng cố, giữ gìn, bồi đắp và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đang đặt ra cấp thiết không lúc nào bằng. 

B. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
- Bản sắc văn hóa dân tộc là gì?
- Những biểu hiện cụ thể của bản sắc văn hóa dân tộc (trong mỗi lĩnh vực văn hóa)?

- Đánh giá những thành tựu và yếu kém về mặt văn hóa mà chúng ta đã làm được dưới chế độ XHCN.

- Nhìn lại lịch sử văn hóa dân tộc trong việc bảo tồn bản sắc và tiếp thu các yếu tố ngoại sinh.  

- Nhìn ra nước ngoài (trong việc hội nhập thế giới và giữ gìn bản sắc)

- Văn hóa nên là chân ga hay chân phanh trong sự phát triển đi lên của đất nước đây?

- Để hội nhập, nên phải thực hiện như thế nào?

- Trao đổi, giải đáp các câu hỏi của đại biểu.
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